Trường tiểu học Thượng Quận


Tuần 22:                                                               Ngày soạn: 22 -  01 - 2018
                                                                                              Ngày dạy: Thứ hai ngày  29 - 01 - 2018
              Buổi sáng:

                           Tiết 2 + 3:                              Tập đọc                        
Một trí khôn hơn trăm trí khôn
I. Mục đích yêu cầu :
- HS đọc trôi chảy toàn bài, biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ. Biết đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện.
- HS hiểu nghĩa các từ: ngẫm, cuống quýt, đắn đo, thình lình, ... Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Khó khăn, hoạn nạn thử thách trí thông minh, sự bình tĩnh của mỗi người. Chớ kiêu căng xem thường người khác.
- Các KNS được GD trong bài: KN Tư duy sáng tạo, KN ra quyết định, KN ứng phó với căng thẳng.
- GDHS đức tính  khiêm tốn.

II. chuẩn bị:

- Tranh minh hoạ bài đọc ( SGK - T. 31, 32 ), bảng phụ để HD luyện đọc.
- Các PP/ KT dạy học được sử dụng: PP thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân, đặt câu hỏi.
III. Các Hoạt Động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: 
- HS đọc TL bài  Vè chim  + TLCH về ND bài.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu tóm tắt ND câu chuyện.
b. Các hoạt động : 

Tiết 1:

* HĐ 1: Luyện đọc.

- GV đọc mẫu toàn bài - HS quan sát 2 tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

- HS tiếp nối nhau đọc từng câu trong mỗi đoạn. GV lưu ý HS luyện đọc đúng các từ: cuống quýt, nấp, reo lên, lấy gậy, thình lình, ...
- HS tiếp nhau đọc từng đoạn trước lớp. GV theo dõi, uốn nắn cách đọc + dùng bảng phụ, HDHS luyện đọc các câu:
+ Chợt thấy một người thợ săn, / chúng cuống quýt nấp vào một cái hang. // ( giọng hồi hộp, lo sợ ).
+ Chồn bảo Gà Rừng: "  Một trí khôn của cậu còn hơn cả trăm trí khôn của mình." // 

( giọng cảm phục, chân thành )
- HS đọc các từ ngữ được chú giải ( SGK - 32 ) - GV giúp HS hiểu thêm nghĩa của từ mẹo bằng cách: yêu cầu HS tìm từ cùng nghĩa với mẹo ( mưu kế ) .
- HS luyện đọc đoạn trong nhóm.

- Các nhóm thi đọc từng đoạn, cả bài ( CN ).

Tiết 2:
* HĐ 2: HD tìm hiểu bài:
GV hướng dẫn HS  đọc thầm từng đoạn, cả bài  + trả lời các câu hỏi trong SGK.

+ HS đọc đoạn 1- cả lớp đọc thầm + TLCH 1( SGK ): " Chồn vẫn ngầm coi thường bạn. ít thế sao ? Mình thì có hàng trăm".
+ HS đọc đoạn 2 + TLCH 2 ( SGK ): Khi gặp nạn, chồn rất sợ hãi và chẳng nghĩ ra được điều gì.
+ HS đọc tiếp đoạn 3 + TLCH 3 ( SGK ): Gà Rừng giả chết rồi vùng chạy để đánh lạc hướng người thợ săn, tạo thời cơ cho Chồn vọt ra khỏi hang.
+ HS đọc tiếp đoạn 4 + TLCH 4 ( SGK ): Chồn thay đổi hẳn thái độ: nó tự thấy một trí khôn của bạn còn hơn cả trăm trí khôn của mình.
+ Câu 5 ( SGK ): 
- HS đọc CH và các gợi ý ( SGK ), sau đó thảo luận theo cặp để chọn một tên truyện. 
- Một số HS nói trước lớp.
- GV giúp HS hiểu ý nghĩa của mỗi cái tên đó và giải thích được vì sao chọn tên ấy:
a) Gặp nạn mới biết ai khôn: nói lên được ND chính và ý nghĩa của câu chuyện.
b) Chồn và Gà Rừng: là tên hai nhân vật chính trong câu chuyện, cho biết câu chuyện nói về tình bạn của hai nhân vật.
c) Gà Rừng thông minh: là tên của nhân vật đáng được ca ngợi trong câu chuyện - phù hợp với chủ điểm Chim chóc hơn.
* HĐ 3: Luyện đọc lại: 
- HS luyện đọc theo nhóm - GV theo dõi giúp đỡ các nhóm.
- GV tổ chức cho HS thi đọc theo nhóm - Bình chọn nhóm, cá nhân đọc hay. 

3. Củng cố, dặn dò:     

- GV nêu CH giúp HS củng cố bài: Em thích con vật nào trong câu chuyện ? Vì sao ?
- GV chốt: Gà Rừng là con vật rất thông minh nhưng cũng rất khiêm tốn -> ý nghĩa GDHS: Trong cuộc sống cần phải biết khiêm tốn, người khiêm tốn sẽ được mọi người yêu mến, quý trọng.
- GV nhận xét tiết học, khuyến khích HS tập kể lại câu chuyện cho người thân nghe.

                               Tiết 4:
    Toán

T.106: kiểm tra
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

- Kiểm tra việc ghi nhớ các bảng nhân 2, nhân 3, nhân 4, nhân 5 đã học; Kiểm tra KN  nhận dạng và gọi đúng tên đường gấp khúc, tính độ dài của đường gấp khúc và giải toán có lời văn bằng một phép nhân.

- HS ghi nhớ KT, vận dụng làm tốt bài KT theo yêu cầu.

- HS có ý thức tự giác làm bài.
II. chuẩn bị: - Đề, bài kiểm tra.
III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: GV phát đề bài cho HS, đọc cho HS soát lại đề. 

                                                           Đề bài:
Câu 1: Tính ( 3 điểm ).
a)       4 x 7 =                     b)        3 x 8 =                           c)       5 x 7 + 15 =

5 x 6 =                                2 x 9 =                                     4 x 8  - 14 =

Câu 2: Điền dấu ( >, < , = ) thích hợp vào chỗ chấm: ( 2 điểm ).
5 x 4  .....  4 x 5                                               5 x 3  .....  3 x 10

3 x 8  .....  4 x 6                                               2 x 9  .....  4 x 4

Câu 3: Giải toán ( 2 điểm ).
a) Mỗi túi đư​​ờng nặng 3 kg. Hỏi 5 túi đ​​ường nh​​ư thế nặng bao nhiêu ki lô gam ?

b) Mỗi hộp có 4 quả bóng. Hỏi 6 hộp như thế có tất cả bao nhiêu quả bóng ?

Câu 4: ( 3 điểm ). 

a) Ghi tên các điểm vào đường gấp khúc sau đây rồi đọc tên đường gấp khúc đó.

b) Tính độ dài của đường gấp khúc đã cho.
                        

                           4 cm               4 cm                
                                                                  4 cm                                  

* HĐ 2: HS làm bài. 
- GV bao quát lớp, nhắc nhở HS nề nếp làm bài.
* HĐ 3: GV thu bài chấm. 
Biểu điểm chấm:
Câu 1: ( 2,5 điểm ).

- HS tính đúng: . Phần a, b - mỗi phép tính cho: 0,25 điểm

                          . Phần c - mỗi phép tính đúng cho 0,75 điểm.
Câu 2: ( 2 điểm ): HS điền dấu thích hợp vào đúng mỗi chỗ chấm - cho 0,5 điểm.
Câu 3: ( 3 điểm ): . Mỗi phần a, b – 1,5 điểm.

                              - HS ghi được câu lời giải đúng: cho 0,5 điểm.

                              - Ghi phép tính đúng và tính đúng KQ: cho 0,75 điểm.

                              - Ghi đáp số đúng: cho 0,25 điểm.
Câu 4: ( 2,5 điểm ). 

a) ( 1 điểm ): - HS ghi được tên các điểm vào đường gấp khúc đã cho - được 0,5 điểm.

                      - Đọc đúng tên đường gấp khúc - được 0,5 điểm.

b) ( 1,5 điểm ) - HS ghi được câu lời giải đúng: cho 0,5 điểm.

                     - Ghi phép tính đúng và tính đúng KQ: cho 0,75 điểm.

                     - Ghi đáp số đúng: cho 0,25 điểm.
* HĐ 4: Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS ghi nhớ các KT đã học.


             Buổi chiều:                     
                                     TiÕt 1:                          TIẾNG VIỆT (*)                          
 TĐ: chim rừng tây nguyên
I. Mục đích yêu cầu:

- HS đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng những tiếng khó: Y - rơ - pao, rung động, ríu rít, kơ púc, rướn, ... Biết ngắt nghỉ hơi đúng.

- HS hiểu nghĩa của từ đ​ược chú giải trong SGK. Hiểu ND bài: Chim rừng Tây Nguyên
 có rất nhiều loài, với những bộ lông nhiều màu sắc, tiếng hót hay.

- GDHS ý thức ý thức yêu thiên nhiên, bảo vệ những loài chim có ích.

II. chuẩn bị:    

- Bản đồ Việt Nam. Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK. Bảng phụ kẻ bảng để điền những TN tả hình dáng, màu sắc, tiếng kêu, HĐ của ba loài chim ( CH 2 ).

- Sưu tầm tranh, ảnh đại bàng bay lượn hoặc thiên nga đang bơi lội.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- 2 HS tiếp nối nhau đọc bài  Một trí khôn hơn trăm trí khôn  + TLCH về ND bài.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:  GV treo BĐVN, giới thiệu vùng đất Tây Nguyên.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu toàn bài, giọng đọc êm ả, nhấn giọng các TN: rung động, mênh mông, ríu rít, chao lượn, rợp, vi vu vi vút, hoà âm, trắng muốt, đỏ chót, rướn, lanh lảnh, rộn vang.
- HS tiếp nối nhau đọc từng câu. GV lưu ý HS các TN: Y - rơ - pao, rung động, ríu rít, chao lượn, rợp, kơ púc, rướn, lanh lảnh, rộn vang ... 

- HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn trong bài. GV dùng bảng phụ HD HS đọc các câu: 

+ Mỗi lần đại bàng vỗ cánh / lại phát ra những tiếng vi vu vi vút từ trên nền trời xanh thẳm, / giống như có hàng trăm chiếc đàn / cùng hoà âm.//

+ Những con chim kơ púc / mình đỏ chót và nhỏ như quả ớt / cố rướn cặp mỏ thanh mảnh của mình / hót lên lanh lảnh / nghe như tiếng sáo. //

- Kết hợp giúp HS hiểu nghĩa từ được chú giải trong SGK và giải nghĩa thêm từ: trắng muốt - trắng đẹp, tạo cảm giác mịn màng.

- GV yêu cầu HS quan sát tranh trong SGK + tranh, ảnh đã sưu tầm được -> Giới thiệu về các loài chim có tên trong bài.

- HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm.
- GV tổ chức cho HS thi đọc giữa các nhóm ( đọc cả bài ).

* HĐ 2: HD tìm hiểu bài.

HS đọc thầm toàn bài rồi trả lời các CH trong SGK.

- Câu 1: Quanh hồ Y - rơ - pao có đại bàng chân vàng mỏ đỏ, thiên nga, kơ púc và nhiều loài chim khác.
- Câu 2: HS đọc thầm đoạn văn tả 3 loài chim để TL - GV gắn bảng phụ kẻ sẵn kết hợp điền vào bảng những TN tả đặc điểm của từng loài chim theo ý kiến của HS - 1, 2 HS nhìn bảng nói lại đặc điểm của 3 loài chim. 
* HĐ 3: Luyện đọc lại.

- HS luyện đọc trong nhóm.

- GV tổ chức cho HS thi đọc toàn bài. 

- Cả lớp và GV nhận xét, khuyến khích HS đọc tốt.

3. Củng cố, dặn dò:

- HS nêu nhận xét về các loài chim qua 2 bài TĐ: Chim rừng Tây Nguyên và Vè chim. GV nhắc HS: Các loài chim sống trên đất nước ta là tài sản quý của thiên nhiên, mọi người đều phải bảo vệ chúng.
- GV nhận xét tiết học. Dặn HS xem trước ảnh các loài chim ( SGK - 35 ) và tìm hiểu về chúng.


                                     TiÕt 2:                    TẬP LÀM VĂN ( * )                              
  LUYỆN Tập: đáp lời cảm ơn. Tả ngắn về loài chim

I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết đáp lại lời cảm ơn trong tình huống giao tiếp đơn giản. Biết viết 3 đến 4 câu tả ngắn về loài chim.
- Rèn KN đáp lời cảm ơn và KN viết văn tả ngắn về loài chim. 

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:

- Nội dung các BT liên quan.

 III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Luyện tập đáp lời cảm ơn.

GV tổ chức cho HS làm bài tập sau:

+ Bài 1: Viết lời của em đáp lại lời cảm ơn trong mỗi trường hợp sau:

a) Em cho bạn mượn quyển truyện. Bạn em nói: " Cảm ơn bạn. Tuần sau mình sẽ trả. "

b) Em đến thăm bạn ốm. Bạn em nói: " Cảm ơn bạn. Mình sắp khỏi rồi. "

c) Em giúp một cụ già qua đường. Cụ già nói: " Cảm ơn cháu. Cháu ngoan quá ! " 

- HS đọc yêu cầu và các tình huống trong bài. 

- Cả lớp đọc thầm lại, suy nghĩ về những tình huống bài tập đ​ưa ra.

- GV mời 1 cặp HS đóng vai làm mẫu theo các tình huống trong bài. 

- GV gợi ý để các em biết: cần đáp lời cảm ơn với thái độ lịch sự, nhã nhặn, khiêm tốn. Có thể thêm ND đối thoại - không nhất thiết chỉ có 1 lời cảm ơn và 1 lời đáp.

- HS từng cặp đóng vai lại từng tình huống trong bài. 
- GV cùng HS nhận xét, giúp các em hoàn chỉnh lời đối thoại.

- HS ghi lại lời đáp theo từng tình huống vào vở.

* HĐ 2: Luyện tập tả ngắn về loài chim.
GV tổ chức cho HS làm bài tập sau:

+ Bài 2: Viết 3, 4 câu về một loài chim mà em thích.

- HS đọc yêu cầu của bài.

- Một số HS tiếp nối nhau nói tên loài chim mà các em thích.

- GV gợi ý: cần giới thiệu tên loài chim đó. Sau đó viết một câu rất chung về loài chim ấy hoặc tả ngay 1, 2 đặc điểm về hình dáng, về hoạt động, ...

- HS làm bài viết vào vở BT, GV bao quát, giúp HS hoàn thành bài.  
- Một số HS trình bày bài viết của mình.

- Cả lớp và GV nhận xét ( chữa lỗi về ý, dùng từ, viết câu ), bình chọn người viết được đoạn văn hay, khen một số bài viết tốt. 

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực học tập.
- Nhắc HS đọc lại đoạn văn đã viết tả ngắn về loài chim cho người thân nghe.


                                     Tiết 3:                               Toán (*)                               
   ôn: phép nhân

I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố các bảng nhân 2, nhân 3,nhân 4, nhân 5 đã học.

- Rèn KN thực hành làm tính và giải toán về phép nhân.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. Chuẩn bị: 

- ND một số bài tập liên quan.

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Thực hành luyện tập.

- GV tổ chức, HDHS làm các BT sau:

+ Bài 1: Tính nhẩm:

a)           2 x 3 =                         2 x 4 =                          3 x 2 =                 3 x 4 =

              2 x 5 =                         2 x 7 =                          3 x 3 =                 3 x 5 =

              2 x 8 =                         2 x 10 =                        3 x 6 =                 3 x 7 =

b)           4 x 2 =                         4 x 1 =                          5 x 4 =                  5 x 3 =

              4 x 3 =                         4 x 9 =                          5 x 6 =                  5 x 1 = 

              4 x 8 =                         4 x 10 =                        5 x 7 =                  5 x 8 =

+ Bài 2: Viết tiếp vào mỗi dãy số sau 3 số thích hợp: 

a)  4; 6; 8; 12;  ...

b)  3; 6; 9; 12; ...

c)  4; 8; 12; 16; ...

d)  5; 10; 15; 20; ...

+ Bài 3: Tính:
              4 x 8 - 10 =              5 x 7 + 25 =                 5 x 9 + 15 =

              3 x 9 - 20 =              2 x 9 + 32 =                 4 x 8 - 13 =

+ Bài 4: Giải toán:

a)  Có 3 đàn gà,  mỗi đàn có 8 con. Hỏi 3 đàn gà có tất cả bao nhiêu con gà ?

b) Mỗi lọ hoa cắm 5 bông hoa. Hỏi có 5 lọ thì cắm hết bao nhiêu bông hoa ? 

- HS tự làm bài rồi chữa bài.
- GV củng cố khắc sâu KT theo từng bài:

+ Bài 1: Củng cố cho HS về các bảng nhân 2, nhân 3, nhân 4, nhân 5.

+ Bài 2: Củng cố về quy luật của dãy số.

+ Bài 3: Củng cố KN thực hành làm tính nhân, cộng, trừ.

+ Bài 4: Củng cố KN vận dụng giải toán liên quan đến phép nhân.

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học. Tuyên d​ương HS tích cực học tập.

- Dặn HS học thuộc lòng các bảng nhân  đã học.


                                                                                 Ngày soạn: 23 - 01 - 2018
                                                                                              Ngày dạy: Thứ ba ngày  30 - 01 - 2018
                Buổi sáng:
                                Tiết 1:              chính tả ( nghe - viết )                             
một trí khôn hơn trăm trí khôn
I. Mục đích yêu cầu:

- HS nghe - viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng một đoạn văn xuôi có lời nhân vật. Làm đúng các bài tập phân biệt r / gi / d. 
- Rèn KN nghe - viết chính tả; KN phân biệt r / gi / d.
- HS có ý thức rèn viết đúng chính tả, trình bày bài viết sạch đẹp.
II. chuẩn bị:    

- Bảng phụ viết ND bài tập 3 ( a ).

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 2; Bảng con.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

-  GV đọc cho 2 HS viết trên bảng lớp d​ưới lớp viết ở bảng con:
            chim trĩ, chiền chiện, cá chép, cá trê , ...
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD HS nghe - viết chính tả.

- GVđọc mẫu bài viết 1 lần, 2 HS đọc lại.

- GV giúp HS nắm ND bài: Sự việc gì xảy ra với Gà Rừng và Chồn trong lúc dạo chơi ?
- GV gợi ý để HS nêu nhận xét: . Tìm câu nói của ng​ười thợ săn ?
                                                   . Câu nói đó đ​ược đặt trong dấu gì ?

- HS luyện viết chữ khó ở bảng con: buổi sáng, cuống quýt, reo lên, ...
- GV đọc cho HS viết bài vào vở. 

- HS đổi vở để soát lỗi.

- GV chấm 1 / 3 số  bài, nhận xét từng bài về các mặt: ND, chữ viết, cách trình bày.

* HĐ 2: HD làm BT chính tả.

+ BT 2 ( a ): - 1, 2 HS đọc yêu cầu của bài. 
- Cả lớp đọc thầm và làm bài vào vở BT. 

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng:   a)  reo -  giật ( giằng ) - gieo.
+ BT 3 ( a ): - 1, 2 HS đọc yêu cầu của bài, đọc cả các câu thơ.
- GV gắn bảng phụ ghi sẵn ND BT lên bảng, giải thích rõ yêu cầu của bài.
- HS làm bài vào vở bài tập, 1 HS lên chữa bài, lớp chữa bài theo lời giải đúng:

  Thứ tự các từ cần điền: giọt, riêng, giữa
- Củng cố KN phân biệt: gi/ r / d.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học. 
- Khen những HS viết bài và làm bài tốt. 


                       Tiết 2:                                    kể chuyện
                                         một trí khôn hơn trăm trí khôn

I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết đặt tên cho từng đoạn truyện. Kể lại đ​ược từng đoạn của câu chuyện ( HS khá, giỏi kể lại được toàn bộ câu chuyện ).
- Rèn KN kể chuyện: HS có khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện, biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn; kể tiếp đ​ược lời kể của bạn.

- Các KNS được GD trong bài: KN tư duy sáng tạo, KN ra quyết định và KN ứng phó với căng thẳng.
- GDHS đức tính khiêm tốn của Gà Rừng.
II. chuẩn bị:
- GV + HS thuộc ND câu chuyện.

- Các PP/ KT dạy học: PP thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân, đặt câu hỏi.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- 2 HS nối tiếp nhau kể câu chuyện: Chim sơn ca và bông cúc trắng.

2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học
b. Các hoạt động:
* HĐ 1:  Đặt tên cho từng đoạn câu chuyện.
- 1HS đọc yêu cầu của bài, đọc cả mẫu .

- GV giải thích: Tên mỗi đoạn của câu chuyện cần thể hiện đ​ược ND chính của đoạn. Tên đó có thể là một câu, có thể là một cụm từ: Trí khôn của Chồn. 

- HS đọc thầm đoạn 1, 2 của truyện và tên đoạn ( nêu trong SGK ), phát biểu, KL: Tên đoạn 1 và 2 thể hiện đúng ND mỗi đoạn.
- HS suy nghĩ trao đổi theo cặp để đặt tên cho đoạn 3 và 4.

- HS tiếp nối nhau phát biểu ý kiến. 
- GV ghi bảng những tên thể hiện đúng nhất ND. 2, 3 HS nhìn bảng đọc lại. VD:
+ Đoạn 1: Chú Chồn kiêu ngạo. / Chú Chồn hợm hĩnh.

+ Đoạn 2: Trí khôn của Chồn. / Trí khôn của Chồn ở đâu ?

+ Đoạn 3: Trí khôn của Gà Rừng. / Gà Rừng mới thật là khôn.

+ Đoạn 4: Gặp lại nhau. / Chồn hiểu ra rồi.

* HĐ 2: Kể lại từng đoạn câu chuyện.
- 1 HS đọc yêu cầu 2 ( SGK ).

- Dựa vào tên các đoạn, HS nối tiếp nhau kể từng đoạn trong nhóm.

- GV khuyến khích HS tự chọn cách mở đoạn không lệ thuộc vào SGK.

- Từng nhóm thi kể trư​ớc lớp ( mỗi nhóm 4 HS - mỗi HS kể 1 đoạn ).
- Lớp, GV nhận xét, tuyên dư​ơng cá nhân kể tốt, cho điểm.

* HĐ 3:   Kể lại toàn bộ câu chuyện ( Dành cho HS khá, giỏi ).
- HS đọc yêu cầu 3 ( SGK ).

- GV tổ chức cho 2 nhóm ( mỗi nhóm 4 HS ) phân vai thi kể lại toàn bộ câu chuyện.
- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn nhóm kể chuyện hay nhất.
3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại ý nghĩa câu chuyện. GV chốt -> ý nghĩa GD: trước tình huống nguy hiểm phải thật bình tĩnh và xử lí tình huống thật linh hoạt, không được kiêu căng, hợm hĩnh. Nhắc HS học theo Gà Rừng.
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS  kể chuyện tốt. 

                                         Tiết 4:                                   toán
t.107: phép chia

I. Mục đích yêu cầu:

- HS  nhận biết được phép chia. Biết quan hệ giữa phép nhân và phép chia, từ phép nhân viết thành hai phép chia. 

- Rèn KN nhận biết về phép chia, về mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:

- Các mảnh bìa hình vuông nh​ư SGK, phấn màu.

- HS: bảng con

III. Các hoạt động dạy - học:

1. Kiểm tra bài cũ: 

- 2 HS lên bảng chữa bài 3 ( SGK - T.106 ). GV kiểm tra HS các bảng nhân đã học.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Ôn lại phép nhân.

- GV lần lượt gắn các tấm bìa hình vuông lên bảng ( gắn thành 2 hàng, mỗi hàng 3 « vuông - như SGK ) và hỏi: 2 hàng có tất cả mấy ô vuông ?

- HS viết phép tính t​ương ứng bảng con, nêu KQ. 

- GV ghi bảng phép nhân: 3 x 2 = 6 - HS đọc lại phép nhân.
* HĐ 2: Giới thiệu phép chia cho 2.

- GV dùng phấn màu kẻ một vạch ngang như​ hình vẽ.

- GV hỏi: 6 « vuông chia thành 2 phần bằng nhau. Mỗi phần có mấy ô vuông ?

 HS quan sát rồi trả lời: 6 « vuông chia thành 2 phần bằng nhau, mỗi phần có 3 « vuông.

 GV: Ta đã thực hiện một phép tính mới là phép chia " Sáu chia hai bằng ba " - để tìm số ô vuông trong mỗi phần.
  Viết là: 6 : 2 = 3. Dấu ":" gọi là dấu chia.

* HĐ 2: Giới thiệu phép chia cho 3.

- GV vẫn dùng 6 « nh​ư trên và hỏi: 6 « chia thành mấy phần để mỗi phần có 3 « ?

- HS quan sát trả lời. GV kết luận.

 Ta có phép chia " Sáu chia ba bằng hai " - để tìm số phần, mỗi phần có 3 «.
  Viết là: 6 : 3 = 2.
* HĐ 3: Nêu nhận xét quan hệ giữa phép nhân và phép chia.
- Mỗi phần có 3 «; 2 phần có 6 «. Ta có phép nhân:  3 x 2 = 6
- Có 6 « chia thành 2 phần bằng nhau, mỗi phần có 3 «. Ta có phép chia: 6 : 2 = 3

- Có 6 «, chia mỗi phần 3 « thì được 2 phần. Ta có phép chia: 6 : 3 = 2

-> NX: Từ một phép nhân ta có thể lập 2 phép chia t​ương ứng:
                                                         6 : 2 = 3

                           3 x 2 = 6    

                                                         6 : 3 = 2

- GV yêu cầu HS nêu từng thừa số và tích trong phép nhân, gợi hỏi để HS nêu được nhận xét: Lấy tích chia cho thừa số này được thừa số kia.
- GV khắc sâu mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia.
* HĐ 4: Thực hành .
. GV tổ chức, HD HS tự làm các bài tập 1, 2 ( SGK ) rồi chữa bài: 
+ Bài 1: - HS đọc yêu cầu của bài.
- GV hướng dẫn HS  đọc và tìm hiểu mẫu:

 HS quan sát tranh minh hoạ ( SGK ).

 GV nêu bài toán để HS nêu được phép nhân:                                        4 x 2 = 8.
 Từ phép nhân, GV yêu cầu HS  nêu 2 phép chia tương ứng:   8 : 2  = 4
                                                                                                                8 : 4 = 2

- HS tự làm làm bài theo mẫu, 3 HS lên bảng làm bài.

- HS nhận xét, chữa bài.
- GV củng cố, khắc sâu MQH giữa phép nhân và phép chia.

+ Bài 2:

- HS tự làm bài rồi chữa bài: Dựa vào bảng nhân đã học để nêu KQ của từng phép nhân. Dựa vào quan hệ giữa phép nhân và phép chia để nêu KQ của từng phép chia ở từng phần
- Củng cố MQH giữa phép nhân và phép chia.
3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại MQH giữa phép nhân và phép chia.

- GV nhận xét tiết học, dặn HS ghi nhớ MQH giữa phép nhân và phép chia đã học.


                                                                                           Ngày soạn: 24 - 01 - 2018
                                                                                          Ngày dạy: Thứ tư ngày 31 - 01 - 2018
                  Buổi sáng:

                                           Tiết 1:                      Tập đọc                              
Cò và cuốc
I. Mục đích yêu cầu:

- HS đọc rành mạch toàn bài, biết ngắt nghỉ đúng chỗ. 
- Hiểu các từ ngữ được chú giải trong bài. Hiểu được ND bài: Phải lao động vất vả mới có lúc thanh nhàn, sung sướng.
- Các KNS được GD trong bài: KN tự nhận thức ( xác định giá trị bản thân ) và KN thể hiện sự cảm thông.
- GDHS biết chăm chỉ, yêu lao động. 
II. chuẩn bị:    

- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK, Bảng phụ để HDHS luyện đọc.

- Các PP/ KT dạy học: PP trình bày ý kiến cá nhân.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 
- HS đọc bài  Chim rừng Tây Nguyên  + TLCH về ND bài.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - HS quan sát tranh minh hoạ bài đọc trong SGK, GV chỉ cho HS nhận biết con Cò và con Cuốc.

- GV giới thiệu ND bài.

b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu toàn bài.

- HS tiếp nối nhau đọc từng câu trong bài, GV kết hợp HD đọc các từ: lội ruộng, lần ra, làm việc, nhìn lên, trắng tinh, ...
- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong bài. GV chia bài làm 2 đoạn:

+ Đoạn 1: từ đầu đến hở chị ?

+ Đoạn 2: còn lại. 

- GV dùng bảng phụ HDHS luyện đọc các câu:

+ Em sống trong bụi cây dưới đất,/ nhìn lên trời xanh,/ thấy các anh chị trắng phau phau,/ đôi cánh dập dờn như múa,/ không nghĩ cũng có lúc chị phải khó nhọc thế này. //

+ Phải có lúc vất vả lội bùn / mới có khi được thảnh thơi bay lên trời cao. //
- GV giúp HS hiểu nghĩa của các từ được chú giải ( SGK - 38 ).

- HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm.

- GV tổ chức thi đọc giữa các nhóm.
* HĐ 2: HD tìm hiểu bài.

GV hư​ớng dẫn HS đọc thầm toàn bài + trả lời các câu hỏi trong SGK - 38.

+ Câu 1: Thấy Cò lội ruộng, Cuốc hỏi: " Chị bắt tép vất vả thế, chẳng sợ bùn bắn bẩn hết áo trắng sao ? ".

+ Câu 2: Vì Cuốc nghĩ rằng: áo Cò trắng phau, Cò thường bay dập dờn như múa trên trời cao, chẳng lẽ có lúc lại phải lội bùn bắt tép bẩn thỉu, khó nhọc như vậy .
+ GV hỏi thêm: Cò trả lời Cuốc như thế nào ? ( Phải có lúc vất vả lội bùn mới có khi được thảnh thơi bay lên trời cao. Còn áo bẩn muốn sạch thì khó gì ! )
+ Câu 3: GV khuyến khích HS nói theo ý riêng của mình. 
- HS nêu ND chính của bài, GV chốt -> ý nghĩa GD qua câu chuyện: Phải lao động vất vả mới có lúc thanh nhàn, sung sướng.
* HĐ 3: Luyện đọc lại.
- Gv tổ chức cho HS thi đọc từng đoạn theo nhóm.

- 3, 4 nhóm HS phân vai ( người kể, Cò, Cuốc ) thi đọc truyện.

3. Củng cố, dặn dò:

- 1, 2 HS nói lại lời khuyên của câu chuyện.

- GV nhận xét tiết học; Dặn HS kể lại câu chuyện cho người thân nghe.
                               Tiết 2:                             Tập viết                          
                                                         Chữ hoa: s
I. Mục đích yêu cầu:

- Biết viết đúng chữ hoa S, chữ ứng dụng của bài theo cỡ vừa và nhỏ. Biết viết câu ứng dụng của bài theo cỡ nhỏ. 
- Rèn KN viết chữ hoa S.

- HS có ý thức rèn viết chữ đẹp.

II. chuẩn bị:    

- Mẫu chữ  S  viết hoa, phấn màu.

- Bảng phụ viết sẵn mẫu cỡ chữ nhỏ trên dòng kẻ li: Sáo, Sáo tắm thì mưa.
- Bảng con, phấn, bút chì, Vở Tập viết - tập 2.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- GV KT vở HS viết bài ở nhà. Cả lớp viết chữ cái hoa R đã học ở bảng con.

- 1 HS nhắc lại câu ứng dụng: Ríu ra ríu rít. Cả lớp viết bảng con chữ Ríu rít.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD viết chữ hoa S.
- GV cho HS quan sát chữ mẫu, yêu cầu HS nêu nhận xét về cấu tạo của chữ S:
Gồm 1 nét viết liền, là kết hợp của 2 nét cơ bản - nét cong dưới và nét móc ngược trái nối liền nhau tạo vòng xoắn to ở đầu chữ, cuối nét móc lượn vào trong.

- GV chỉ dẫn cách viết trên bìa chữ mẫu.

- GV viết mẫu chữ S lên bảng + kết hợp nhắc lại cách viết để HS theo dõi.

- HS luyện viết chữ S trên bảng con. GV nhận xét, uốn nắn.

* HĐ 2: HD viết chữ và câu ứng dụng.
- GV viết mẫu câu ứng dụng: Sáo tắm thì mưa.  

- HS đọc câu ứng dụng và nêu cách hiểu nghĩa của câu ứng dụng.

- GV giúp HS hiểu nghĩa của câu ứng dụng: hễ thấy sáo tắm là sắp có mưa.
- HS quan sát mẫu chữ ứng dụng - HS nêu nhận xét về: 

+ Độ cao của các chữ cái.

+ Cách đặt các dấu thanh.

+ Khoảng cách giữa những chữ ghi tiếng bằng khoảng cách viết chữ o.

- GV viết mẫu chữ  Sáo và nhắc HS lưu ý: chữ a viết sát chữ S hơn bình thường.

- HS tập viết chữ  Sáo  ở bảng con. GV nhận xét, uốn nắn cách viết.

* HĐ 3: HS luyện viết bài vào vở Tập viết.

- GV nêu yêu cầu viết:

+ 1 dòng chữ S cỡ vừa, 1 dòng chữ S cỡ nhỏ.
+ 1 dòng chữ  Sáo  cỡ vừa, 1 dòng chữ  Sáo  cỡ nhỏ.

+ 3 lần câu ứng dụng cỡ nhỏ: Sáo tắm thì mưa.
- HS luyện viết theo yêu cầu trên.
- GV theo dõi, giúp HS viết đúng quy trình, hình dáng và ND.

* HĐ 4: Chấm, chữa bài.

- GV thu chấm 1/ 3 số bài.

- Nêu nhận xét để cả lớp rút KN.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, khen những HS viết đẹp.

- Nhắc HS tiếp tục luyện viết chữ S.
                             Tiết 3:                                     Toán    
T. 108: bảng chia 2
I. Mục đích yêu cầu:

- HS lập được bảng chia 2, nhớ được bảng chia 2; Biết giải bài toán có một phép chia ( trong bảng chia 2 ).

- Rèn KN thực hành làm tính và giải toán trong bảng chia 2.

- HS tích cực, chủ động học tập. 
II. chuẩn bị: - Các tấm bìa, mỗi tấm có 2 chấm tròn như SGK.
                      - Bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: - HS đọc thuộc lòng bảng nhân 2.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Giới thiệu phép chia 2 từ phép nhân 2.
- GV gắn lên bảng 4 tấm bìa, mỗi tấm có 2 chấm tròn + nêu câu hỏi để HS lập phép nhân:  2 x 4 = 8 -> Có 8 chấm tròn.
- GV gợi hỏi: Trên các tấm bìa có 8 chấm tròn, mỗi tấm có 2 chấm tròn. Hỏi có mấy tấm bìa ? - HS thực hiện phép chia: 8 : 2 = 4 -> Có 4 tấm bìa.

- HS nêu nhận xét: Từ phép nhân là 2 x 4 = 8 ta có phép chia là 8 : 2 = 4.
* HĐ 2: Lập bảng chia 2.
- GVHD thêm một vài trường hợp tương tự: 

+ Từ : 2  x  2 = 4     -> 4 : 2 = 2

+ Từ : 2  x  3 = 6     -> 6 : 2 = 3
+ Từ : 2  x  5 = 10 -> 10 : 2 = 5
- HS tự lập bảng chia 2.

- GV tổ chức cho HS đọc thuộc bảng chia 2.
* HĐ 3: Thực hành luyện tập.
+ Bài 1: - HS tính nhẩm, nêu miệng KQ.

- Củng cố cho HS bảng chia 2.

+ Bài 2: - HS đọc, nêu tóm tắt bài toán. Sau đó tự làm bài, rồi chữa bài.

- Củng cố cho HS cách giải bài toán vận dụng bảng chia 2.
3. Củng cố, dặn dò:  
- GV nhận xét tiết học, khen những HS tích cực học tập.

- Dặn HS học thuộc lòng bảng chia 2.


                                             Tiết 4:                    đạo đức

   Biết nói lời yêu cầu, đề nghị ( T. 2 )
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết một số câu yêu cầu, đề nghị  lich sự. Bước đầu biết được ý nghĩa  của việc sử dụng những lời yêu cầu, đề nghị lich sự. 

- HS sử dụng lời yêu cầu, đề nghị phù hợp trong các tình huống đơn giản, thường gặp hằng ngày ( HS mạnh dạn khi nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp trong các tình huống thường gặp hằng ngày ).

- Các KNS được GD trong bài: KN nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự trong giao tiếp với người khác; KN thể hiện sự tự trọng và tôn trọng người khác.

- HS có ý thức nói lời yêu cầu đề nghị lịch sự trong giao tiếp. Phê bình, nhắc nhở những ai không biết hoặc nói lời yêu cầu, đề nghị không phù hợp.

II. chuẩn bị:

- Tranh minh hoạ trong sách BT Đạo đức 2.

- Các PP/ KT dạy học: PP thảo luận nhóm, đóng vai, trò chơi.

- Vở BT Đạo đức 2.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Khi muốn yêu cầu người khác giúp đỡ, em cần làm gì ? Vì sao ?

2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài:  GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: HS tự liên hệ.
- Mục tiêu: HS  biết tự đánh giá việc sử dụng lời yêu cầu, đề nghị của bản thân.

- Cách tiến hành:

+ GV nêu yêu cầu với HS: " Những em nào đã biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự khi cần được giúp đỡ ? Hãy kể lại một vài trường hợp cụ thể".
+ HS tự liên hệ.

+ GV khen những HS đã biết thực hiện bài học.

* HĐ 2: Đóng vai.
- Mục tiêu: HS t/ hành nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự khi muốn nhờ người khác giúp đỡ.

- Cách tiến hành:

+ GV nêu các tình huống ở BT 5 ( Vở BT Đạo đức 2 - trang 34 ), yêu cầu HS thảo luận, đóng vai theo từng cặp.

+ HS thực hành đóng vai theo từng cặp - GV mời vài cặp lên đóng vai trước lớp.

+ Cả lớp thảo luận, nhận xét về lời nói, cử chỉ, hành động khi đề nghị được giúp đỡ của các nhóm.

+ GVKL: Khi cần đến sự giúp đỡ, dù nhỏ của người khác, em cần có lời nói và hành động, cử chỉ phù hợp.

* HĐ 3: Trò chơi " Văn minh, lịch sự".
- Mục tiêu: HS thực hành nói lời đề nghị lịch sự với các bạn trong lớp và biết phân biệt giữa lời nói lịch sự và chưa lịch sự.

- Cách tiến hành:

+ GV phổ biến luật chơi: Người chủ trò đứng trên bảng nói to một câu đề nghị nào đó với các bạn trong lớp. Nếu là lời đề nghị lịch sự thì HS trong lớp sẽ làm theo, nếu lời đề nghị chưa lịch sự thì các bạn không thực hiện.

+ HS thực hiện trò chơi - GV nhận xét, đánh giá.

3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại ND bài. GV chốt: Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp trong giao tiếp hằng ngày là tự trọng và tôn trọng người khác.
- GV nhận xét tiết học. Khen những HS biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự.


                                                                                 Ngày soạn:  25 - 01 - 2018
                                                                                Ngày dạy: Thứ năm ngày 01 - 02 - 2018. 

             Buổi sáng:

                               Tiết 1:                 chính tả ( nghe - viết )  

                                                          Cò và cuốc
I. Mục đích yêu cầu:

- HS nghe - viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn xuôi có lời của nhân vật 

trong truyện: Cò và Cuốc. Làm đúng các bài tập phân biệt r / gi / d.  
- Rèn KN nghe - viết đúng chính tả, KN phân biệt r / gi / d.
- HS có ý thức rèn viết đúng chính tả, trình bày bài viết sạch đẹp.
II. chuẩn bị:    

- Bảng phụ viết ND bài tập 2 ( a ).

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 2; Bảng con.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

-  GV đọc cho 2 HS viết trên bảng lớp dưới lớp viết ở bảng con:  Reo hò, gìn giữ, bánh dẻo,  ...
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD HS nghe - viết chính tả.

- GVđọc mẫu bài viết 1 lần, 2 HS đọc lại.

- GV giúp HS nắm ND bài: Đoạn viết nói chuyện gì ? ( Cuốc thấy Cò lội ruộng, hỏi Cò có ngại bẩn không ). 
- GV gợi ý để HS nêu nhận xét:
+ Bài chính tả có 1 câu hỏi của Cuốc, 1 câu trả lời của Cò. Các câu nói của Cò và Cuốc được đặt sau những dấu câu nào ?
+ Cuối các câu trả lời trên có dấu gì ?
- HS tập viết chữ khó ở bảng con: lội ruộng, trong, bụi rậm, lần ra, sợ, trắng, sao, ... 

- GV nhận xét, sửa sai.
- GV đọc cho HS viết bài vào vở. 

- HS đổi vở để soát lỗi.

- GV chấm 1/ 3 số bài, nhận xét từng bài về các mặt: ND, chữ viết, cách trình bày.

* HĐ 2: HD làm BT chính tả.

+ BT 2 ( a ): - 1, 2 HS đọc yêu cầu của bài. 
- Cả lớp đọc thầm và làm bài vào vở BT. 
- GV gắn bảng phụ ghi sẵn ND BT lên bảng - 3 HS làm bài trên bảng. 

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng:

. ăn riêng, ở riêng / tháng giêng.

. loài dơi / rơi vãi, rơi rụng.

. sáng dạ, chột dạ, vâng dạ / rơm rạ.

- Củng cố cách phân biệt d / r / gi.
+ BT 3 ( a): - GV tổ chức cho HS làm bài theo 3 nhóm dưới hình thức thi tiếp sức.
- Từng nhóm cử lần lượt từng HS lên viết nhanh những tiếng bắt đầu bằng r hoặc d, gi.
- Cả lớp và GV nhận xét, KL nhóm thắng cuộc.
3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học. Khen những HS viết bài và làm bài tốt. 

- Nhắc HS tìm thêm những tiếng khác bắt đầu bằng r, gi, d.

                                 Tiết 2:                    luyện từ và câu  

Từ ngữ về loài chim. Dấu chấm, dấu phẩy
I. Mục đích yêu cầu:

- Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ về: chim chóc; HS nhận biết đúng tên một số loài chim vẽ trong tranh, điền đúng tên các loài chim đã cho vào chỗ trống trong thành ngữ. Đặt đúng 

dấu chấm, dấu phẩy vào chỗ chấm thích hợp trong đoạn văn.
- Rèn KN nhận biết từ ngữ, thành ngữ về các loài chim, KN s/ dụng dấu chấm, dấu phẩy.
- HS tích cực, chủ động học tập. 
II. chuẩn bị:    

- Tranh minh hoạ các loài chim ở BT 1 ( T.35 ). Sưu tầm tranh ảnh về các loài chim vẹt, quạ, khướu, cú, cắt. Bảng phụ viết ND bài tập 2, 3.

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 2.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- HS thực hành hỏi đáp với các câu hỏi có cụm từ: ở đâu ?
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:  GV giới thiệu MĐ, yêu cầu của tiết học. 
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Hệ thống vốn từ về chim chóc.

. GV tổ chức HDHS làm BT 1, 2 ( SGK - 35 ):

+ Bài 1: - HS đọc yêu cầu của bài và tên 7 loài chim đặt trong dấu ngoặc đơn.
- GV yêu cầu HS quan sát tranh trong SGK + trao đổi theo cặp, nói đúng tên từng loài chim.

- Một số HS tiếp nối nhau phát biểu ý kiến.

- GV cùng HS nhận xét, chốt lại lời giải đúng:   

1 - chào mào; 2 - sẻ; 3 - cò; 4 - đại bàng; 5 - vẹt; 6 - sáo sậu; 7 - cú mèo.
( GV hỏi thêm HS về đặc điểm của mỗi loài chim đó ).
+ Bài 2: - 1, 2 HS đọc yêu cầu của bài, cả lớp đọc thầm. 
- GV giới thiệu tranh, ảnh các loài chim và giải thích cho HS: 5 cách ví von, so sánh nêu trong SGK đều dựa theo đặc điểm của 5 loài chim đã nêu. 
- Từng cặp HS thảo luận để nhận ra đặc điểm của từng loại.

- GV gắn bảng phụ ghi sẵn ND bài tập lên bảng, 1 HS lên điền tên loài chim thích hợp với mỗi chỗ trống.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

- GV yêu cầu HS giải thích các thành ngữ:

+ Đen như quạ ( đen, xấu ).

+ Hôi như cú ( người rất hôi ).

+ Nhanh như cắt ( rất nhanh nhẹn, lanh lợi ).

+ Nói như vẹt ( chỉ lặp lại những điều người khác nói mà không hiểu )

+ Hót như khướu ( nói nhiều với giọng tâng bốc, không thật thà ).

- 2, 3 HS đọc lại các thành ngữ trên bảng.

. GV củng cố, khắc sâu vốn TN về loài chim.
* HĐ 2: Luyện tập sử dụng dấu chấm, dấu phẩy.
. GV tổ chức HDHS làm BT 3 ( SGK - 36 ). 

- HS đọc yêu cầu của bài. Cả lớp đọc thầm.

- GV giúp HS nắm chắc yêu cầu của bài.

- HS tự làm bài: chép lại đoạn văn vào vở, thay các ô trống bằng dấu chấm hoặc dấu  phẩy rồi viết cho đúng chính tả. 

- 1 HS lên bảng làm.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

. Củng cố cách sử dụng dấu chấm, dấu phẩy.

3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại ND tiết học, GV củng cố cho HS những TN về chim chóc; Cách dùng dấu chấm, dấu phẩy.
- GV nhận xét tiết học, khen những HS  học tốt, có cố gắng. Nhắc HS học thuộc các thành ngữ ở BT 2.
                             Tiết 3:                           Toán
                               
T.109: một phần hai
I. Mục đích yêu cầu:

- Giúp HS nhận biết " Một phần hai"; biết đọc và viết 
[image: image1.wmf]2
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- Rèn kĩ năng nhận biết " Một phần hai"; KN đọc và viết 
[image: image2.wmf]2
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.

- HS biết vận dụng trong thực tế nhận biết " Một phần hai".

II. chuẩn bị: 

- Các mảnh bìa hình vuông, hình tròn, hình tam giác đều.
III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: - HS đọc TL bảng chia 2.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Giới thiệu " Một phần hai" ( 
[image: image3.wmf]2
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 ). 

- GV cho HS quan sát miếng bìa hình vuông được chia thành 2 phần ( 2 hình tam giác) bằng nhau trong đó một phần ( 1 hình tam giác ) đã được được tô màu, giúp HS nhận thấy: Như thế là đã tô màu một phần hai hình vuông.
- HDHS viết: 
[image: image4.wmf]2
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; đọc: Một phần hai.
- GVKL: Chia hình vuông thành hai phần bằng nhau, lấy đi một phần ( tô màu ) được 
[image: image5.wmf]2
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 hình vuông.
- GV nhấn mạnh cho HS: 
[image: image6.wmf]2
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 còn gọi là một nửa.

* HĐ 2: Thực hành. 

GVtổ chức cho HS làm bài tập 1( SGK - T.110 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - HS quan sát hình vẽ trong SGK rồi nêu miệng KQ: 

. Đã tô màu 1/ 2 hình vuông A;

. Đã tô màu 1/ 2 hình tam giác C.

. Đã tô màu 1/ 2 hình tròn D.

- GV chỉ vào từng hình tương ứng, cho HS đọc: 

. Một phần hai hình vuông; 

. Một phần hai hình tam giác; 

. Một phần hai hình tròn; 

- Củng cố kĩ năng nhận biết " Một phần hai"

3. Củng cố, dặn dò: 

- GV củng cố, khắc sâu cách nhận biết, cách đọc, viết 
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- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương những HS tích cực học tập.

                                Tiết 4:                      tự nhiên và xã hội
Cuộc sống xung quanh
( Tiếp theo )

I. Mục đích yêu cầu:

- HS nêu được một số nghề nghiệp chính và những hoạt động sinh sống của ng​ười dân nơi HS ở.

- Rèn kĩ năng quan sát, nói về những HĐ xung quanh của ngư​ời dân ở địa phương.

- HS có ý thức gắn bó, yêu quê h​ương.

II. chuẩn bị:
- Tranh ảnh sư​u tầm về nghề nghiệp và chính và HĐ sinh sống của ng​ười dân ở địa phương.

III. Các hoạt động dạy học: 

1. Kiểm tra bài cũ: 
- Một số HS nói về cuộc sống sinh hoạt của người dân ở địa phương.

2. Bài mới:

a.  Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

- HS quan sát một số tranh ảnh về nghề nghiệp và chính và HĐ sinh sống của ng​ười dân ở địa phương.

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Vẽ tranh.
+ Mục tiêu: HS biết mô tả bằng hình ảnh những nét đẹp của quê hư​​ơng.

+ Cách tiến hành: 

- GV gợi ý đề tài: có thể về nghề nghiệp, chợ, Nhà văn hóa, ủy ban nhân dân ...
- HS tiến hành vẽ.

- GV bao quát, giúp đỡ những HS còn lúng túng.

* HĐ 2: Trưng bày và giới thiệu sản phẩm.
- GV tổ chức cho HS trư​​ng bày sản phẩm. 
- Một số HS giới thiệu về một số nghề nghiệp, cách sinh hoạt của người dân vùng nông thôn hay thành thị.

- GV cùng HS nhận xét.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại ND bài.

- GV nhận xét tiết học, tuyên d​​ương HS tích cực học tập. Nhắc HS tìm hiểu thêm về cuộc sống của ngư​ời dân địa phư​ơng.

      
                                                                                 Ngày soạn: 26 - 01 - 2018
                                                                                Ngày dạy: Thứ sáu ngày  02 - 02 - 2018
                 Buổi sáng:

                                             Tiết 1:                  Tập làm văn                           
 đáp lời xin lỗi. Tả ngắn về loài chim
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết đáp lời xin lỗi trong những tình huống giao tiếp đơn giản. Tập sắp xếp các câu đã cho thành đoạn văn hợp lí.

- Rèn kĩ năng đáp lời xin lỗi, tả ngắn về loài chim
- Các KNS được GD trong bài: KN giao tiếp ( ứng xử văn hoá ), KN lắng nghe tích cực.
- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:

- Tranh minh hoạ BT 1 ( SGK ). 4 băng giấy viết sẵn 4 câu văn ở BT 3.

- Các PP/ KT dạy học được sử dụng: PP hoàn tất một nhiệm vụ ( thực hành đáp lời xin lỗi theo tình huống ).
III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- 2 cặp HS thực hành nói lời cảm ơn và đáp lại lời cảm ơn theo 3 tình huống nêu ở  BT 2 
( Tuần 21 ).

2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: Luyện đáp lời xin lỗi.

. GV tổ chức, HDHS làm bài tập 1, 2 ( SGK - T. 39 ):
+ Bài 1: - GV nêu yêu cầu của bài.
- HS quan sát tranh minh hoạ ( SGK ) + đọc thầm lời các nhân vật.
- 1 HS nói về nội dung tranh.
- 3, 4 cặp HS thực hành nói lời xin lỗi - lời đáp. GV khen những HS biết nói lời xin lỗi với thái độ chân thành; đáp lại lời xin lỗi lịch sự, nhẹ nhàng.

- GV gợi hỏi:

+ Trong trường hợp nào cần nói lời xin lỗi ?

+ Nên đáp lại lời xin lỗi của người khác với thái độ như thế nào ?
- GVHDHS trao đổi -> KL: Tuỳ theo lỗi, có thể nói lời đáp khác nhau: vui vẻ, buồn phiền, trách móc, ... Song trong mọi trường hợp, cần thể hiện thái độ lich sự, biết thông cảm, biết kiềm chế bực tức vì người mắc lỗi đã nhận lỗi, xin lỗi mình.
+ Bài 2: - HS đọc yêu cầu và các tình huống cần đáp lại lời xin lỗi trong bài. 
- 1 cặp HS làm mẫu ( đóng vai theo tình huống 1 ): HS 1 nói lời xin lỗi để được đi trước trên cầu thang - HS 2 đáp lại. GV khuyến khích HS nói lời xin lỗi và lời đáp theo các cách khác nhau ( không nhất thiết phải giống hệt lời trong SGK ).

- Nhiều cặp HS thực hành nói lời xin lỗi và lời đáp lần lượt theo các tình huống a, b, c, d.
- GV cùng HS nhận xét, bình chọn người nói lời đáp phù hợp với tình huống, thể hiện thái độ lịch sự.

. Củng cố cách đáp lời xin lỗi.
* HĐ 2: Luyện tập tả ngắn về loài chim.

. GV tổ chức, HDHS làm bài tập 3 ( SGK -  T. 39 ):
+ Bài 3: - 1 HS đọc yêu cầu và các câu văn tả con chim gáy cần sắp xếp lại thứ tự cho thành một đoạn văn. Cả lớp đọc thầm lại.
- GV giúp HS nắm chắc yêu cầu của bài

- HS suy nghĩ, tự làm bài vào vở BT ( yêu cầu HS sắp xếp, viết lại từng câu theo thứ tự để được một đoạn văn hợp lí ).

- Một số HS trình bày bài viết của mình.

- Cả lớp và GV nhận xét chốt lại lời giải đúng. 
Thứ tự các câu được sắp xếp đúng như sau: Một chú chim ... . Cổ chú điểm ... . Chú nhẩn nha ... . Thỉnh thoảng, ... đồng quê thêm yên ¶.

- GV gợi ý, giúp HS phân tích lời giải:

+ Câu b - câu mở đầu: giới thiệu sự xuất hiện của chú chim gáy.
+ Câu a - tả hình dáng: những đốm cườm trắng trên cổ chú.
+ Câu d - tả hoạt động: nhẩn nha nhặt thóc rơi.

+ Câu c - câu kết: tiếng gáy của chú làm cánh đồng thêm yên ả, thanh bình.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học. GV tuyên dương HS tích cực học tập.
- Nhắc HS thực hành nói lời xin lỗi và đáp lời xin lỗi hợp tình huống, thể hiện thái độ chân thành, lịch sự. 
                                  Tiết 2:                                  Toán    
T.110: luyện tập
I. Mục đích yêu cầu:

- HS học thuộc bảng chia 2. Nhớ được bảng chia 2. Biết giải bài toán có một phép chia

( trong bảng chia 2 ). Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành 2 phần bằng nhau.
- Rèn KN thực hành làm tính và giải toán vận dụng bảng chia 2, KN nhận biết về " Một phần hai ".
- HS tích cực, chủ động học tập.
II. chuẩn bị: 

- Hình minh hoạ BT 5 ( SGK - 111 )

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: 
Một số HS đọc TL bảng chia 2.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Thực hành luyện tập.
 GV tổ chức, HDHS làm các BT: 1, 2, 3, 4, 5 ( SGK  - T.111 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - HS dựa vào bảng chia 2, tính nhẩm để tìm KQ của mỗi phép chia.

- Một số HS nêu miệng KQ; GV chốt, ghi bảng.

- Củng cố cho HS bảng chia 2.

+ Bài 2: - HS vận dụng bảng nhân 2 và chia 2, tính nhẩm rồi nêu KQ ( Mỗi HS nêu KQ một cặp 2 phép tính nhân 2 và chia 2 ).
- Củng cố KN tính nhẩm, vận dụng nhân 2, chia 2. 

+ Bài 3: - HS đọc, nêu tóm tắt bài toán, nêu cách làm.
- HS tự làm bài, 1 HS lên bảng làm bài

- Củng cố KN giải bài toán vận dụng bảng chia 2.

+ Bài 4 : - HS tự làm, tiến hành từng bước tương tự bài 3.

- Củng cố KN giải bài toán vận dụng bảng chia 2.

3. Củng cố, dặn dò:

- HS thi đọc TL bảng chia 2 đã học.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dư​​​ơng những HS tích cực học tập. Dặn HS tiếp tục học thuộc lòng, ghi nhớ các bảng nhân 2, chia 2.

                                        Tiết 3:                   Sinh hoạt
                                                      sinh hoạt sao
I. Mục đích yêu cầu:
- HS thấy được các ưu nhược điểm, khuyết điểm của bản thân, bạn, lớp về các  HĐGD trong tuần. Nắm được các HĐ của tuần tới, HS biết cách tổ chức buổi sinh hoạt văn nghệ.
- HS có kĩ năng điều hành, diễn đạt, trao đổi ý kiến, kĩ năng tự nhận xét, ứng xử, giải quyết các tình huống trong tiết học.
- HS có ý thức, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt; quan tâm đến bạn bè, tự tin, yêu trường lớp.
II. chuÈn BỊ :
- CT, PCT, trưởng các ban chuẩn bị ND nhận xét, đánh giá.

- HS chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.

III. Tiến trình:
1. Trưởng ban ngoại giao giới thiệu và điều hành.

2. Ban văn nghệ điều hành, mời Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành.

3. Chủ tịch hội đồng tự quản điều hành.

a) Chủ tịch Hội đồng thông qua NDCT buổi sinh hoạt.

+ Lần lượt các ban nhận xét về các HĐ trong tuần và đề ra phương hướng cho tuần sau.

+ Hai phó chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét.
+ Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét chung.
+ GV nhận xét, kết luận đề ra phương hướng cho tuần sau.
b) Chủ tịch lần lượt mời các ban lên nhận xét.

+ Các thành viên trong tổ bổ sung.
+ Chủ tịch mời các bạn mắc khuyết điểm, nêu hướng sửa chữa.
- Hai phó chủ tịch nêu nhận xét về các hoạt động do mình phụ trách.

- Chủ tịch nhận xét.

- Lớp bình bầu cá nhân, nhóm, ban xuất sắc.

c) Chủ tịch mời GVCN nhận xét đánh giá chung và nêu phương hướng tuần tới:

- Phát huy các ưu điểm, khắc phục các nhược điểm.

- Duy trì tốt nề nếp tự quản; Cán sự lớp cần gương mẫu. 

- Chú trọng nề nếp học tập, rèn luyện các kĩ năng đọc, phân tích đề bài ... 

- Duy trì phong trào rèn viết chữ đẹp, giữ vở sạch. 

- Đoàn kết, giúp đỡ nhau học tập cùng tiến bộ.

- Thực hiện tốt chủ điểm tháng 2 - Chủ điểm: Mừng Đảng quang vinh.
4. GVCN nhận xét, đánh giá về ưu, nhược điểm của lớp trong tuần.

5. Phương hướng tuần tới:
- Các nhóm thảo luận và đề xuất công việc thực hiện trong tuần tiếp theo.
- Chủ tịch cùng phó chủ tịch, cùng GV hội ý thống nhất các đề xuất trên.

- Chủ tịch giao nhiệm vụ cho các ban.

6. Sinh hoạt văn nghệ.


..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
                                                                                 Ngày 29 tháng 01 năm 2018
Bài  kiểm tra Môn: Toán

 ( Thời gian làm bài: 40 phút ).

                                                  Họ và tên: .........................................................
                                                  Lớp: .........

Câu 1: Tính :

a)       4 x 7 = …..                    b)        3 x 8 = …..                         

5 x 6 = ….                                2 x 9 =  ….                                   

c)       5 x 7 + 15 = .....................                 d)         4 x 8  - 14 =  .....................

                           = ..............                                                      =  .............

Câu 2: Điền dấu ( >, < , = ) thích hợp vào chỗ chấm:
5 x 4  .....  4 x 5                                               5 x 3  .....  3 x 10

3 x 8  .....  4 x 6                                               2 x 9  .....  4 x 4

Câu 3: Giải toán.
 a)  Mỗi túi đư​​ờng nặng 3 kg. Hỏi 8 túi đ​​ường nh​​ư thế nặng bao nhiêu ki lô gam ?

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

b)  Mỗi hộp có 4 quả bóng. Hỏi 6 hộp như thế có tất cả bao nhiêu quả bóng ?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Câu 4: a) Ghi tên các điểm vào đường gấp khúc sau đây rồi đọc tên đường gấp khúc đó.

                         5 cm                    5 cm          5 cm                                  
                                                                                    Đường gấp khúc : .............................
b) Tính độ dài của đường gấp khúc đã cho.
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

                 
                           Tiết 2:                                     Toán (*)                             
                                               Luyện tập: phép chia
I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố KN nhận biết về phép chia; về quan hệ giữa phép nhân và phép chia.

- Rèn KN viết phép nhân thành 2 phép chia.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- ND một số bài tập liên quan.

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Thực hành luyện tập.

GV tổ chức, HDHS làm các BT sau:

+ Bài 1: Cho phép nhân, viết 2 phép chia ( theo mẫu ).

               Mẫu:  3 x 2 = 6

                         6  : 2 = 3

                         6  : 3 = 2.

a)   2 x 4 = 8                       b) 3 x 7 = 21                                  

c)   4 x 3 = 12                     d) 5 x 4 = 20

- HS đọc yêu cầu của bài + đọc cả mẫu.

- GV giải thích mẫu và giúp HS hiểu về quan hệ giữa phép nhân và phép chia: Lấy tích chia cho thừa số này được thừa số kia.

- HS làm bài theo mẫu rồi chữa bài.

- Một số HS đọc lại phép nhân và các phép chia tương ứng.

- Củng cố cho HS nhận biết về phép chia và mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia.
+ Bài 2: Tính.

a )   2 x 3 =                b)   3 x 4 =                   c) 5 x 2 =                    d) 3 x 5 =

       6 : 2 =                      12 : 3 =                       10 : 2 =                       15 : 3 =

       6 : 3 =                      12 : 4 =                       10 : 5 =                       15 : 5 =

- GVHD HS vận dụng các bảng nhân đã học tính KQ của từng phép nhân rồi viết KQ của các phép chia tương ứng ( dựa vào mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia ).

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- Củng cố mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia.
+ Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 3 x 6 = .....                         b) 4 x 5 = ......

   18 : 3 = .....                            20 : 4 = ......

   18 : 6 = .....                            20 : 5 = ......

- Các bước tiến hành tương tự bài 2.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.
- Củng cố mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia.
* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương HS tích cực học tập.

- Dặn HS ghi nhớ mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia.

     
                        Tiết 3:                           luyện từ và câu ( * )
Luyện tập: Đặt và trả lời câu hỏi " ở đâu ? "

I. Mục đích yêu cầu:
- Củng cố cách đặt và trả lời câu hỏi  Ở đâu ?
- Rèn kĩ năng đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu ?
- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

-  Nội dung các bài tập liên quan.
III. Các hoạt động dạy học:
* HĐ 1: Luyện tập Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu ?
+  Bài tập 1: Trả lời các câu hỏi sau:

a) Loài chim thường làm tổ ở đâu ?
b) Ngôi trường của em ở đâu ?

c) Nhà em ở đâu ?
d) Loài cá thường sống ở đâu ?

e) Nhà bà ngoại em ở đâu ?
- HS nêu yêu cầu của bài/

- GV giúp HS hiểu: Các câu hỏi trong bài đều hỏi về địa điểm, nơi chốn -> HS lựa chọn các câu TL phù hợp với từng câu hỏi. 

- HS tự làm bài vào vở. Một số HS nêu miệng câu TL. 

- HS + GV nhận xét, chốt lại các câu đúng -> ghi b¶ng.
- HS sửa bài theo những câu TL đúng.
-> Củng cố cách trả lời câu hỏi có cụm từ ở đâu ?

+ Bài tập 2: ĐÆt câu hỏi cho bộ phận được gạch chân dưới mỗi câu sau:

a) Chiếc bảng đen được treo ở chính giữa bức tường đối diện với chỗ ngồi của học sinh.

b) Trong vườn trường, mấy tốp học sinh đang tưới cây.

c) Chúng em đi chơi ở công viên.

d) Mẹ em dạy học ở Trường Tiểu học Thượng Quận.
- 1 HS đọc yêu cầu của bài.  

- GV giúp HS hiểu: Các bộ phận được gạch chân trong mỗi câu đều nói rõ về địa điểm, nơi chốn -> HS lựa chọn câu hỏi ở đâu ? để thay thế cho các bộ phận được gạch chân đó. 

- HS tự làm bài vào VBT. 

- HS nối tiếp nhau đọc KQ bài làm  của mình. GV giúp HS sửa bài ( nếu sai ).

- Củng cố cách đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu ?

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- GV củng cố, khắc sâu NDKT luyện tập trong tiết học.

- Nhận xét tiết học. Tuyên dương HS tích cực học tập.  Nhắc HS còn lúng túng về nhà xem lại bài 


    .                                 Tiết 3:                           thủ công  
Gấp, cắt, dán phong bì ( T. 2 )
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết cách gấp, cắt, dán phong bì.

- Gấp cắt, dán đ​ược phong bì. Nếp gấp, đường cắt, đường dán tương đối phẳng, thẳng. Phong bì có thể chưa cân đối.
- HS có hứng thú, thích làm phong bì để sử dụng.

II. chuẩn bị:

- GV: Phong bì mẫu, Mẫu thiếp chúc mừng; Quy trình gấp, cắt, dán phong bì có hình minh hoạ cho từng bước gấp ...

- HS : giấy màu hoặc giấy trắng khổ A4; Thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán, ...

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- GV kiểm tra sự CB của HS.

2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu MĐ, yêu cầu của tiết học..
b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: HS thực hành gấp, cắt, dán phong bì.

- HS nhắc lại quy trình gấp, cắt, dán phong bì:

+ Bư​ớc 1: Gấp phong bì.
+ Bư​ớc 2: Cắt phong bì.

+ B​ước 3: Dán thành phong bì.

-  HS thực hành gấp, cắt, dán phong bì.

- GV bao quát, HD thêm những HS còn lúng túng.

- GV lưu ý HS: Nếp gấp, đường cắt, đường dán tương đối phẳng, thẳng. Phong bì có thể chưa cân đối.

* HĐ 2: Đánh giá sản phẩm.

- GV nêu yêu cầu SP. 

- GVHDHS trưng bày sản phẩm.

- GV tổ chức cho HS tự đánh giá SP của mình, của bạn. 

- GV đánh giá chung SP của HS.
3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại các bước gấp, cắt, dán phong bì.

- GV nhận xét tiết học, nhận xét tinh thần, thái độ, KQ học tập của HS. Dặn HS CB tiết sau: ôn các bài đã học trong chương 2 để làm bài KT: Phối hợp gấp, cắt, dán hình.

         Buổi chiều: 

                               Tiết 1:                                    Toán *
 luyện tập: bảng chia 2

I. Mục đích yêu cầu:
- Củng cố bảng chia 2. Nhớ bảng chia 2 và vận dụng giải toán liên quan đến bảng chia 2.

- Rèn KN thực hành tính và giải toán vận dụng bảng chia 2.

- HS tích cực, chủ động học tập. 
II. Chuẩn bị: 

- Vở BT Toán 2 – Tập 2
III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Thực hành.

GV tổ chức, HDHS làm các Bt 1, 2, 3 ( Vở BT Toán 2 – tập 2 – T.18 )

+ Bài 1: 

- HS  nêu cách tính nhẩm sau đó tự làm bài trong vở BT.

- HS nối tiếp nhau nêu kết quả, lớp nhận xét

- Củng cố bảng chia 2.

+ Bài 2:
 - HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.

- GVHDHS phân tích đề bài -> nêu cách giải bài toán.

- HS tự giải bài toán vào vở.

- 1 HS chữa bài trên bảng lớp -> Nhận xét.

- Củng cố KN giải bài toán vận dụng bảng chia 2.
+ Bài 3:  

- GV nêu yêu cầu của bài.

- GvHD cách làm theo mẫu: nối phép tính với các kết quả tương ứng

- HS tự làm bài, nêu đáp án, lớp nhận xét, GV chốt kiến thức.

- Củng cố bảng chia 2.
* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.  
- VN học thuộc lòng bảng chia 2.

- GV nhận xét tiết học.

- HDVN xem lại bài, tiếp tục học thuộc bảng chia 2; chuẩn bị bài sau.


                                 Tiết 2:                           luyện viết

                                                                  bài 22

I. mục đích yêu cầu:

- HS viết đúng chữ hoa S theo cỡ vừa và nhỏ; viết các câu ứng dụng của bài theo cỡ nhỏ. 

- Rèn luyện KN viết chữ hoa S.
- HS có ý thức rèn luyện chữ viết đẹp.

II. chuẩn bị:    

- Vở luyện viết chữ đẹp.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- Cả lớp viết bảng con chữ  R; Viết câu ứng dụng: Ruột để ngoài da.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:  GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD viết chữ hoa S.
- GV đư​​​​a chữ mẫu cho HS quan sát.

- HS nhắc lại cấu tạo của chữ  S.
- GV viết mẫu chữ  S  lên bảng + kết hợp nhắc lại cách viết để HS theo dõi.

- HS luyện viết chữ  S  trên bảng con. GV nhận xét, uốn nắn.

* HĐ 2:  HD viết các chữ và câu ứng dụng.
- HS lần l​ượt đọc các câu ứng dụng trong bài 22 ( Vở luyện viết - tập 1 ). 
- GV viết mẫu từng câu ứng dụng: Sảy chân còn hơn sảy miệng;

                                                       Sóng cả chớ ngã tay chèo.

- HDHS quan sát mẫu chữ ứng dụng và nêu nhận xét về: 

+ Độ cao của các chữ cái.

+ Cách đặt dấu thanh ở các chữ.

+ Khoảng cách giữa những chữ ghi tiếng.

+ Cách nối các nét.

- HS luyện viết chữ Sẩy, Sóng ở bảng con, GV nhận xét, uốn nắn.
* HĐ 3: HS luyện viết vào vở Luyện viết.

- GV nêu yêu cầu viết: viết bài 22 ( trang 22 ):

+ Viết 2 dòng chữ S cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ.

+ Viết 2 dòng chữ Sẩy cỡ nhỏ.

+ Viết 2 lần câu ứng dụng: Sẩy chân còn hơn sẩy miệng.
+ Viết 2 lần câu ứng dụng: Sóng cả chớ ngã tay chèo.

- HS luyện viết từng dòng theo yêu cầu trong vở luyện viết, GV bao quát, giúp HS viết đúng mẫu chữ.

* HĐ 3: Chấm, chữa bài.

- GV thu chấm 1/ 3 số bài.

- Nêu nhận xét để cả lớp rút KN.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, khen những HS viết đẹp.

- Nhắc HSVN luyện viết các chữ cái hoa đã học.
              Tiết 3:                       hoạt động ngoài giờ lên lớp 
Sưu tầm tranh, ảnh về  các di  tích, lịch sử,

 văn hóa của quê hương, đất nước

I. Mục đích yêu cầu:
- Học sinh sưu tầm  được nhiều tranh, ảnh về các di tích lịch sử, văn hóa của quê hương đất nước.
- Trưng bày được những tranh, ảnh sưu tầm được thành 1 chủ đề về di tích lịch sử, văn hóa của quê hương đất nước.
- Luôn tự hào về di tích lịch sử, văn hóa của quê hương đất nước.
II. chuẩn bị:
- Tranh ảnh về di tích lịch sử, văn hóa của quê hương, giấy khổ to.
III. các Hoạt động dạy học: 
* Hoạt động 1: Giới thiệu tranh, ảnh.

- Giáo viên  cho học sinh tự giới thệu về những tấm tranh, ảnh mà các em sưu tầm được.

- Giáo viên + học sinh bổ sung thêm  khi cần thiết.

* Hoạt động 2: Trưng bày tranh, ảnh.

- GV chia lớp thành 3 nhóm, phát giấy khổ to cho các nhóm.

- HS các nhóm tự dán những tranh, ảnh sưu tầm được vào giấy khổ to để trưng bày trên bảng lớp. 

- Đại diện các nhóm lên thuyết trình về nội dung tranh trưng bày của nhóm mình.

- Các nhóm khác nx, giáo viên chuẩn xác, bổ sung. Tuyên dương cá nhân, nhóm có tranh ảnh đẹp, thuyết trình hay.

* Hoạt động 3: Củng cố - dặn dò. 

- Nhận xét tiết học. Tuyên dương học sinh sưu tầm được nhiều tranh ảnh đẹp phù hợp với nội dung.
- Dặn HS tiếp tục sưu tầm những tranh ảnh về  di tích lịch sử, văn hóa của quê hương đất nước. 

                 Tiết 1:                    luyện từ và câu ( * )
ôn: Từ ngữ về loài chim - Dấu chấm, dấu phẩy 

I.  Mục đích yêu cầu:
 - Củng cố vốn từ về: chim chóc; một số thành ngữ về loài chim; dấu chấm, dấu phẩy.

- Luyện tập sử dụng từ ngữ về chim chóc ®ể đặt câu, luyện tập về sử dụng dấu chấm, dấu phẩy.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:
- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 2.

III. Các hoạt động dạy học:
* H§ 1: Ôn từ ngữ về các loài chim.

GV HDHS lµm BT 1, 2 trong Vở BTTV in - T.15.

+ Bài 1: - HS đọc yêu cầu của bài.
- HS nêu tên các loài chim trong từng hình. 1 HS lên bảng làm bài.
- Một số HS tiếp nối nhau phát biểu ý kiến.

- GV cùng HS nhận xét, chốt lại lời giải đúng:   

   1 - chào mào;   2 - sẻ;   3 - cò;   4 - đại bàng;   5 - vẹt;   6 - sáo sậu;   7 - cú mèo.

- HS có thể tìm thêm một số loài chim khác mà em biết.

- Củng cố vốn từ ngữ về các loài chim.

+ Bài 2: - 1, 2 HS đọc yêu cầu của bài, cả lớp đọc thầm. 
- HS tự làm bài. 2 HS làm trên bảng lớp.
- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

- GV yêu cầu HS giải thích các thành ngữ:

+ Đen như quạ ( đen, xấu ).

+ Hôi như cú ( người rất hôi ).

+ Nhanh như cắt ( rất nhanh nhẹn, lanh lợi ).

+ Nói như vẹt ( chỉ lặp lại những điều người khác nói mà không hiểu )

+ Hót như khướu ( nói nhiều với giọng tâng bốc, không thật thà ).

- 2, 3 HS đọc lại các thành ngữ trên bảng.

- Nhấn mạnh các thành ngữ nói về các loài chim.
* H§ 2: Ôn dấu chấm, dấu phẩy.

GV HDHS lµm BT 3 trong Vở BTTV in - T.15.

+ Bài 3: - HS đọc yêu cầu của bài. Cả lớp đọc thầm.
- HS nắm chắc yêu cầu của bài.

- HS tự làm bài điền dấu chấm, dấu phẩy vào ô trống.

- HS đọc bài.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

- Củng cố cách sử dụng dấu chấm, dấu phẩy.

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- GV củng cố, khắc sâu vốn TN vÒ chim chóc; Cách dùng dấu chấm, dấu phẩy.
- Nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực học tập. 

                                      TiÕt 2:                  TẬP LÀM VĂN ( * )                              
Luyện tập: đáp lời xin lỗi. Tả ngắn về loài chim

I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết đáp lời xin lỗi trong những tình huống giao tiếp đơn giản. Tập sắp xếp các câu đã cho thành đoạn văn hợp lí.

- Rèn kĩ năng đáp lời xin lỗi; KN sắp xếp các câu đã cho thành đoạn văn hợp lí. 

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:

- Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập 2.

 III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Luyện tập đáp lời xin lỗi.

GV tổ chức cho HS làm Bài tập 1 ( Vở BT Tiếng Việt 2 , tập 2 - trang 17 ).
- HS đọc yêu cầu và các tình huống cần đáp lại lời xin lỗi trong bài. 

- 1 cặp HS làm mẫu ( đóng vai theo tình huống 1 ): HS 1 nói lời xin lỗi để được đi trước trên cầu thang - HS 2 đáp lại. GV khuyến khích HS nói lời xin lỗi và lời đáp theo các cách khác nhau ( không nhất thiết phải giống hệt lời trong bài ).

- Nhiều cặp HS thực hành nói lời xin lỗi và lời đáp lần lượt theo các tình huống a, b, c, d.

- GV cùng HS nhận xét, bình chọn người nói lời đáp phù hợp với tình huống, thể hiện thái độ lịch sự.

- HS tự ghi vào vở những câu đáp theo từng tình huống đã cho.

* HĐ 2: Luyện tập tả ngắn về loài chim.
GV tổ chức cho HS làm Bài tập 2 ( Vở BT Tiếng Việt 2 , tập 2 - trang 18 ).
- 1 HS đọc yêu cầu và các câu văn tả con chim gáy trong bài. Cả lớp đọc thầm lại. 

- GV giúp HS nắm chắc yêu cầu của bài. 

- HS suy nghĩ, tự làm bài vào vở BT ( Sắp xếp và viết lại thứ tự các câu trong bài thành đoạn văn ngắn tả về con chim gáy ).

- Một số HS trình bày bài viết của mình.

- Cả lớp và GV nhận xét chốt lại lời giải đúng: Một chú chim ... . Cổ chú điểm ... . Chú nhẩn nha ... . Thỉnh thoảng, ... đồng quê thêm yên ¶.

- GV gợi ý, yêu cầu HS phân tích thứ tự các câu trong lời giải:

+ Câu 1 - câu mở đầu: giới thiệu sự xuất hiện của chú chim gáy.
+ Câu 2 - tả hình dáng: những đốm cườm trắng trên cổ chú.
+ Câu 3 - tả hoạt động: nhẩn nha nhặt thóc rơi.

+ Câu 4 - câu kết: tiếng gáy của chú làm cánh đồng thêm yên ả, thanh bình.

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực học tập.
- Nhắc HS thực hành nói lời xin lỗi và đáp lời xin lỗi hợp tình huống, thể hiện thái độ chân thành, lịch sự. Tiếp tục hoàn chỉnh BT 2 ( những em chưa xong ).
                                        Tiết 3:                        Toán ( * )     
luyện tập: một phần hai

I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố KN nhận biết về: " Một phần hai "; KN đọc, viết: " Một phần hai ".
- Rèn KN nhận biết " Một phần hai"; Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành hai phần bằng nhau.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- Một số vở, một số hòn bi; Một số miếng bìa h. vuông, HCN, h. tam giác cân, h. tròn, ...

- Vở BT Toán 2 - tập 2.

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Thực hành luyện tập.
 GV tổ chức, HDHS làm các BT: 1, 2, 3, 4 ( Vở BT Toán 2, tập 2  - T.23 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - HS đọc yêu cầu của bài. 

- GV lần lượt gắn các hình lên bảng + HDHS cách chia ( Dựa vào số ô vuông đã cho trong mỗi hình - lựa chọn cách chia hợp lí ).

- HS dùng bút và thước kẻ một đoạn thẳng để chia từng hình đã cho thành hai phần bằng nhau rồi tô màu 1/ 2 mỗi hình đó. Một số HS lên bảng thực hành.

- Cả lớp và GV nhận xét.

- GV chỉ vào từng hình tương ứng cho HS tiếp nối nhau đọc:

. Một phần hai hình vuông;         . Một phần hai hình tam giác; 

. Một phần hai hình tròn;            . Một phần hai hình chữ nhật; 

- GV có thể yêu cầu HS nêu các cách chia khác nhau.

- Củng cố cho HS KN nhận biết " Một phần hai ".

+ Bài 2: - Tiến hành tương tự bài 1.
- HS đếm số ô vuông trong mỗi hình, chia số ô vuông trong mỗi hình đó thành hai phần bằng nhau -> xác định 1/ 2 số ô vuông trong từng hình rồi tô màu. 

+ Bài 3: - HS quan sát tranh trong SGK.

- GV giúp HS nhận biết được 1/ 2 số con mèo ( là 2 con ) và 1/ 2 số con vịt ( là 3 con ).

- HS tự khoanh vào 1/ 2 số con mèo và 1/ 2 số con vịt theo yêu cầu.

- Củng cố KN nhận biết " Một phần hai"
+ Bài 4: - Các bước tiến hành tương tự bài 2.
- HS tự làm bài rồi chữa bài.  
* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.

- GV tổ chức cho các nhóm HS thực hành chia 10 quyển vở; 12 hòn bi thành hai phần bằng nhau rồi nêu nhận biết về 1/ 2 số vở và 1/ 2 số bi đó.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dư​​​ơng những HS tích cực học tập. Dặn HSVN thực hành chia một số đồ vật thành 2 phần bằng nhau.


      Điểm
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